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ĐỀ THI GỒM 50 CÂU DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

Câu 1.  Phát biểu nào sau đây là định nghĩa gen cấu trúc?

A.  Gen là một đoạn ADN mà trên đó cứ ba nuclêôtit liên tiếp nhau mã hoá cho một axit amin trên phân tử prôtêin tương ứng.
B.  Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho các sản phẩm kiểm soát hoạt động của các gen khác. 
C.  Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho các sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức năng của tế bào.
D.  Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định (chuỗi pôlipeptit hay ARN).
Câu 2.  Ở một loài động vật đơn tính giao phối, alen A quy định tính trạng lông vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định lông nâu, alen B quy định lông ngắn trội hoàn toàn so với alen b quy định lông dài, hai cặp alen này nằm trên các NST thường. Trong phép lai giữa các cặp bố mẹ thuần chủng, tương phản hai cặp alen thu được F1 đồng tính. Đem các con F1 lai với các cá thể (I) và (II) có kiểu gen khác nhau và thu được kết quả như sau:

- Phép lai 1: ♀F1 x (I)  F2: 29% lông vàng, ngắn; 46% lông vàng, dài; 21% lông nâu, ngắn; 4% lông nâu, dài.

- Phép lai 2: ♂F1 x (II)  F2: 25% lông vàng, ngắn; 25% lông vàng, dài; 50% lông nâu, ngắn.

Biết rằng không xảy ra đột biến trong tất cả các phép lai, tính theo lý thuyết, khi cho các cá thể F1 tạp giao với nhau đời con thu được kết quả như thế nào?

A.  50,64% lông vàng, ngắn; 24,36% lông vàng, dài; 24,36% lông nâu, ngắn; 0,64% lông nầu, dài. 

B.  71% lông vàng, ngắn; 4% lông vàng, dài; 4% lông nâu, ngắn; 21% lông nâu, dài.

C.  1/4 lông vàng, dài; 2/4 lông vàng, ngắn; 1/4 lông nâu, ngắn.

D.  67,64% lông vàng, ngắn; 7,36% lông vàng, dài; 7,36% lông nâu, ngắn; 17,64% lông nâu, dài.

Câu 3.  Tần số hoán vị gen của ruồi giấm cái F1 có kiểu hình thân xám, cánh dài trong thí nghiệm của Moocgan là
A.  8,5% 
B.  41,5%
C.  83%
D.  17% 
Câu 4.  Rừng lá rộng rụng theo mùa và rừng hỗn tạp có đặc điểm: 

A.  nhiệt độ trung bình, lượng mưa nhiều, thảm thực vật chủ yếu là cây bụi và cây gỗ nhỏ, động vật có kích thước trung bình và chủ yếu phân bố ở những nơi đất trồng hoặc gần nguồn nước.
B.  mùa sinh trưởng của sinh vật kéo dài, thảm thực vật gồm những cây thường xanh và nhiều cây lá rộng rụng theo mùa, động vật đa dạng nhưng không có loài nào chiếm ưu thế. 
C.  nhiệt độ cao, lượng mưa nhiều, thảm thực vật phân tằng rõ rệt, động vật và côn trùng đa dạng, các loài động vật có kích thước lớn là các loài ưu thế. 
D.  mùa sinh trưởng của sinh vật ngắn, thảm thực vật gồm nhiều cây có kích thước lơn và phân tầng rõ rệt, động vật đa dạng nhưng không có loài nào chiếm ưu thế. 

Câu 5.  Ở một loài động vật alen A quy định lông hung nằm trên NST thường trội hoàn toàn so với alen a quy định lông nâu. Cho giao phối ngẫu nhiên giữa những con đực lông nâu với các con cái lông hung (P), đời con F1 thu được 150 con, trong đó có 24 con lông nâu, số cá thể còn lại có kiểu hình lông hung. Không xảy ra đột biến, tính theo lý thuyết, tỉ lệ KG của nhóm cá thể cái ở đời P là

A.  68%AA : 32%Aa    B.  68%Aa : 32%aa         
C.  84%AA : 16%aa
D.  84%AA : 16%Aa               

Câu 6.  Ở lớp chim, cặp NST ở con cái là XY, con đực là XX. Alen A quy định tính trạng lông dài ở gà trội hoàn toàn so với alen a quy định lông ngắn; alen B quy định lông xoăn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông thẳng. Phép lai giữa những con gà trống mang hai cặp gen dị hợp với gà mái lông dài, xoăn thu được F2 phân li như sau: Ở gà trống: Toàn lông dài, xoăn.

       Ở gà mái: 38% lông dài, thẳng; 38% lông ngắn, xoăn; 12% lông dài, xoăn; 12% lông ngắn, thẳng. Kiểu gen của các cặp bố mẹ nói trên như thế nào và tần số hoán vị gen là bao nhiêu?

A.  ♂X
[image: image1.wmf]A

b

X
[image: image2.wmf]a

B

 x ♀X
[image: image3.wmf]A

B

Y, f = 24%.
B.  ♂X
[image: image4.wmf]A

B

X
[image: image5.wmf]a

b

 x ♀X
[image: image6.wmf]A

B

Y, f = 48%.

C.  ♂X
[image: image7.wmf]A

b

X
[image: image8.wmf]a

B

 x ♀X
[image: image9.wmf]A

B

Y, f = 48%.
D.  ♂X
[image: image10.wmf]A

B

X
[image: image11.wmf]a

b

 x ♀X
[image: image12.wmf]A

B

Y, f = 24%.


Câu 7.  Quan sát số lượng nhiễm sắc thể (NST) của một số sinh vật: 

Dương xỉ: 2n = 116 NST



Dâu tằm: 2n = 56 NST

Tinh tinh: 2n = 48 NST



Ngöôøi: 2n = 46 NST. 

Kết luận nào sau đây là đúng?
A.  Dương xỉ là nhóm tiến hóa nhất vì có số lượng NST nhiều nhất.

B.  Số lượng NST không phản ánh trình độ tiến hóa của loài.

C.  Thực vật luôn luôn có số lượng NST nhiều hơn so với động vật.

D.  Người là loài kém tiến hóa nhất vì có số lượng NST ít nhất.

Câu 8.  Sơ đồ xác định vị trí của gen trên NST và lập bản đồ di truyền:

1. Gây đột biến lệch bội để xác định gen nằm trên NST nào trong bộ NST lưỡng bội.

2. Sắp xếp các gen theo trật tự đã xác định để lập bản đồ di truyền.

3. Gây đột biến mất đoạn để dự đoán vị trí các gen trên NST.

4. Dùng phép lai phân tích để xác định tần số hoán vị gen từ đó xác định vị trí tương đối của gen trên NST.

Đáp án đúng là:

A.  1  3  4  2.
B.  1  3  4  2.

C.  3  1  2  4.
D.  3  1  4  2.  

Câu 9.  Cho các giai đoạn:

(1). Tổng hợp các đại phân tử sinh học từ các chất hữu cơ đơn giản.

(2). Hình thành tế bào nguyên thủy.

(3). Tổng hợp các chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ.

(4). Hình thành các đại phân tử nhân đôi (ARN, ADN).

(5). Hình thành cơ thể sống đầu tiên và từ đó tiến hóa thành các dạng cơ thể sống khác nhau.

Quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trải qua các giai đoạn theo thứ tự là:

A.  (1)  (3)  (4)  (2)  (5).
B.  (3)  (4)  (1)  (2)  (5).
C.  (3)  (1)  (2)  (4)  (5).
D.  (3)  (1)  (4)  (2)  (5).
Câu 10.  Nguyên nhân gây ra các bệnh di truyền phân tử là
A.  Do các đoät biến số lượng NST làm tăng hoặc giảm số lượng gen trong bộ NST dẫn đến sự thay đổi kiểu hình tương ứng trên cơ thể.
B.  Do các đoät biến cấu trúc NST làm mất nhiều gen dẫn đến sự thay đổi lớn trên kiểu hình cơ thể sinh vật.
C.  Do các đột biến gen làm thay đổi cấu trúc của các phân tử prôtêin cấu tạo các enzim dẫn đến sự rối loạn quá trình chuyển hóa nội bào.
D.  Do sự tác động trực tiếp của môi trường sống dẫn đến sự rối loạn các quá trình chuyển hóa nội bào trong cơ thể.

Câu 11.  Khi xử lí ADN bằng chất nào sau đây có thể làm thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X trong gen?

A.  Nitroâzoâ meâtyl ureâ (NMU). 
B.  Coânxixin.

C.  5-broâm uraxin (5-BU).
D.  Acridin.
Câu 12.  Cho quần thể có thành phần kiểu gen như sau: 0,2DD + 0,3Dd + 0,5dd = 1. Tần số tương đối của các alen là
A.  pD = 0,35; qd = 0,65 
B.  pD = 0,45; qd = 0,55

C.  pD = 0,5; qd = 0,5
D.  pD = 0,4; qd = 0,6          
Câu 13.  Một loài thực vật, alen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với alen a qui định hạt dài; alen B qui định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt trắng. Hai cặp alen A,a và B,b phân li độc lập. Khi thu hoạch ở một quần thể cân bằng di truyền, người ta thụ được 63% hạt tròn-đỏ; 21% hạt tròn-trắng; 12% hạt dài-đỏ; 4% hạt dài-trắng. Tần số tương đối của các alen A, a, B, b trong quần thể lần lượt là

A.  A = 0,5; a =0,5; B = 0,6; b  =0,4.      B.  A = 0,7; a =0,3; B = 0,6; b  =0,4.

C.  A = 0,6; a =0,4; B = 0,5; b  =0,5.      D.  A = 0,5; a =0,5; B = 0,7; b  =0,3.

Câu 14.  Kiểu gen Ab/aB, giảm phân hoán vị gen với tần số 12%, cho ra các loại giao tử nào sau đây?
A.  Ab = aB = AB = ab = 25%
B.  AB = ab = 44%; Ab = aB = 6%
C.  Ab = aB = 12%; AB = ab = 38%
D.  Ab = aB = 44%; AB = ab = 6%
Câu 15.  Hiện tượng đa hình cân bằng di truyền được thể hiện trong trường hợp nào sau đây?
A.  Tỉ lệ các nhóm máu A, B, AB, O đặc trưng và ổn định cho từng quần thể người.
B.  Hiện tượng kháng thuốc kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh cho người.
C.  Khả năng kháng DDT của các  loài côn trùng gây bệnh được tăng cường dần qua các thế hệ.
D.  Sự thay đổi từ màu trắng sang màu đen của loài bướm sâu đo bạch dương (Biston betularia) ở vùng công nghiệp nước Anh.
Câu 16.  Sơ đồ nào sau đây là quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến?
A.  Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến  tạo dòng thuần chủng  chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.
B.  Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến  chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn  tạo dòng thuần chủng.
C.  Tạo dòng thuần chủng  xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến  chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.
D.  Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn  xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến  tạo dòng thuần chủng.
Câu 17.  Phát biểu nào sau đây về quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực là không đúng?


A.  Trong quá trình nhân đôi ADN, việc tổng hợp đoạn mồi là cần thiết vì enzim ADN-polimeraza chỉ gắn được các nuclêôtit vào vị trí có nhóm OH tự do.

B.  Quá trình nhân đôi ADN xảy ra tại nhiều đơn vị nhân đôi trên suốt chiều dài của phân tử ADN đó.

C.  Quá trình nhân đôi ADN tạo ra các phân tử ADN mới không phải lúc nào cũng có cấu trúc giống với phân tử ADN ban đầu.

D.  Trong hai mạch đơn được tạo ra từ nguyên liệu môi trường, có một mạch được tổng hợp liên tục và một mạch được tổng hợp gián đoạn.

Câu 18.  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật?
A.  Trong quần xã sinh vật, mỗi loài chỉ có thể tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định.
B.  Trong tất cả các quần xã sinh vật trên cạn, chỉ có một loại chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng.
C.  Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng là hệ quả của loại chuỗi thức ăn bắt đầu bằng mùn bã hữu cơ và động vật ăn mùn bã hữu cơ.
D.  Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì  lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp.
Câu 19.  Bộ NST lưỡng bội của cà độc dược là 2n = 24 NST.  Số lượng NST thuộc thể ba nhiễm của loài này là bao nhiêu?
A.  12 NST
B.  36 NST
C.  13 NST           D.  25 NST


Câu 20.  Cho một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen ở sinh vật nhân sơ như sau:    3’… TAT-GGG-XAT-GTA-ATG-GGX … 5’
Trình tự nuclêôtit của mARN được phiên mã từ đoạn gen trên là
A.  5’… AUA-XXX-GUA-XAU-UAX-XXG …3’

B.  5’… ATA-XXX-GTA-XAT-TAX-XXG …3’
C.  3’… AUA-XXX-GUA-XAU-UAX-XXG …5’

D.  3’… ATA-XXX-GTA-XAT-TAX-XXG …5’
Câu 21.  Có thể hạn chế tác động gây hại của bệnh di truyền nào sau đây bằng phương pháp áp dụng chế độ ăn kiêng hợp lí?

A.  Bệnh máu khó đông.  B.  Bệnh pheninkêtô niệu.  


C.  Bệnh Đao. 
D.  Bệnh bạch tạng.  

Câu 22.  Cho các phát biểu sau đây về diễn thế nguyên sinh:

(1) Trong quá trình diễn thế, lưới thức ăn trong quần xã ngày càng phức tạp. 

(2) Quá trình diễn thế thường không dẫn đến việc hình thành quần xã ổn định.

(3) Trong quá trình diễn thế, sản lượng sinh vật sơ cấp giảm dần, sản lượng sinh vật thứ cấp tăng dần.

(4) Trong quá trình diễn thế, số lượng cá thể của mỗi loài tăng lên theo thời gian. 
Có bao nhiêu phát biểu ở trên là không đúng?

A.  1.
B.  3.
C.  4.
D.  2.

Câu 23.  Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Đem lai giữa những cây quả đỏ với quả vàng được F1, cho F1 tạp giao được F2. Cho các phát biểu sau đây về phép lai trên:

(1) Các hạt F1 đem trồng sẽ cho toàn cây quả đỏ.

(2) Các hạt trong quả trên cây F1 có thể mang kiểu gen AA, Aa hoặc aa.

(3) Các hạt trong quả trên cây F1 đem trồng cho toàn cây quả đỏ.

(4) Ở F2, tỉ lệ cây quả đỏ tự thụ phấn đời sau cho toàn quả đỏ chiếm 1/4. 
Có bao nhiêu phát biểu ở trên đúng?

A.  3 
B.  2
C.  1 
D.  4


Câu 24.  Phát biểu nào sau đây về các quy luật tác động của các nhân tố sinh thái là đúng?
(1). Môi trường tác động lên sinh vật, đồng thời sinh vật cũng ảnh hưởng đến các nhân tố sinh thái, làm thay đổi tính chất của các nhân tố sinh thái. 

(2). Các nhân tố sinh thái tác động với cường độ, liều lượng và cách thức như nhau lên các giai đoạn phát triển khác nhau của một cơ thể sinh vật.

(3). Các nhân tố sinh thái tác động lên sinh vật một cách độc lập với nhau.

(4). Các loài sinh vật khác nhau phản ứng khác nhau với tác động như nhau của một nhân tố sinh thái.

(5). Mỗi nhân tố sinh thái khi tác động lên cơ thể sinh vật chỉ tác động trong một giới hạn chịu đựng nhất định của sinh vật đó đối với nhân tố sinh thái.

Đáp án đúng là:

A.  2, 3, 5.
B.  1, 2, 3.        
C.  2, 3, 4. 
D.  1, 2, 4

Câu 25.  Trong các hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, những loài cây có kích thước lớn
ở tầng vượt tán thường có kiểu phân bố

A.  theo nhóm.
B.  theo chiều ngang.
C.  ngẫu nhiên.        D.  đồng đều.

Câu 26.  Nghiên cứu sự thay đổi TPKG của quần thể qua 4 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau: 

	Thế hệ
	Tần số AA
	Tần số Aa
	Tần số aa

	1
	0,49
	0,42
	0,09

	2
	0,50
	0,40
	0,10

	3
	0,56
	0,28
	0,16

	4
	0,62
	0,16
	0,22


Quần thể đang chịu tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây? 

A.  Giao phối không ngẫu nhiên. 
B.  Đột biến.   

C.  Các yếu tố ngẫu nhiên.  
D.  Di-nhập gen.    

Câu 27.  Để cho mỗi alen của một gen nằm trên cặp NST thường phân li đồng đều về các giao tử, quá trình giảm phân tạo ra 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện nào sau đây?

A.  Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến số lượng NST.

B.  Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn tương ứng.

C.  Bố mẹ đem lai với nhau phải thuần chủng.

D.  Số lượng cá thể con lai ở đời con phải lớn.

Câu 28.  Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là
A.  sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp tính trạng dẫn đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen qui định các cặp tính trạng đó.
B.  sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong giảm phân tạo giao tử dẫn đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen nằm trên chúng.
C.  sự phân li đồng đều của mỗi tính trạng trong cặp tính trạng tương phản về các cơ thể con dẫn đến sự phân li đồng đều của cặp alen tương ứng qui định cặp tính trạng đó.
D.  sự phân li đồng đều của mỗi NST trong cặp tương đồng về các giao tử dẫn đến sự phân li đồng đều của cặp alen tương ứng nằm trên cặp NST đó.
Câu 29.  Những con sâu ăn lá cây có màu xanh lục thích nghi tốt trên các cây đang sinh trưởng, phát triển bình thường. Một thời gian sau các cây bị chết, lá chuyển sang màu vàng, màu xanh lục không còn là đặc điểm thích nghi nữa. Ví dụ này chứng tỏ điều gì?
A.  Các đặc điểm thích nghi chỉ mang tính hợp lý tương đối.
B.  Mỗi đặc điểm thích nghi giúp sinh vật tồn tại trong nhiều môi trường sống khác nhau.
C.  Màu xanh lục của sâu ăn lá cây không thể coi là một đặc điểm thích nghi.
D.  Sinh vật luôn có khả năng thích nghi với môi trường và không bào giờ bị tiêu diệt khi môi trường thay đổi.
Câu 30.  Nhiều loài sinh vật có các đặc điểm như thân có vỏ dày, cây thân thảo có thân ngầm dưới mặt đất, mặt nước...để thích nghi với nhân tố sinh thái nào sau đây?

A.  Nhiệt độ cao.  

B.  Ánh sáng có cường độ mạnh.

C.  Lửa cháy tự nhiên. 

D.  Độ ẩm cao.

Câu 31.   Ở một loài động vật, alen B quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen b quy định lông nâu, cặp alen Bb nằm trên NST thường. Trong một quần thể của loài này, ở thế hệ xuất phát (P), trong số KH con đực có 76% con lông vàng và 24% con lông nâu, tất cả các con cái đều có kiểu hình lông nâu. Cho giao phối ngẫu nhiên giữa những con đực và con cái ở P, đòi con thu được 2 kiểu hình với tỉ lệ: 60% lông vàng; 40% lông nâu. Nếu đem tất cả những con đực lông vàng ở P cho giao phối với các con cái lông nâu thì đời con thu được kết quả như thế nào?

A.  60% lông vàng; 40% lông nâu.      B.  78,9% lông vàng; 21,1% lông nâu.  

C.  84% lông vàng; 16% lông nâu.      D.  60% lông vàng; 16% lông nâu.  


Câu 32.  Trong kỹ thuật chuyển gen, để ghép một đoạn ADN (gen cần chuyển) vào được thể truyền thì cần có điều kiện nào sau đây?

A.  ADN mang gen cần chuyển và ADN thể truyền phải lấy ra từ một cơ thể sinh vật.      B.  ADN mang gen cần chuyển và ADN thể truyền phải được có trình tự nuclêôtit tương tự nhau. 

C.   ADN mang gen cần chuyển và ADN thể truyền phải có độ dài như nhau.

D.  ADN mang gen cần chuyển và ADN thể truyền phải được cắt bởi cùng một loại enzim cắt giới hạn.   
Câu 33.  Cho các phát biểu nào sau đây về cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử:
(1) Ở sinh vật nhân thực, với 4 loại nuclêôtit tạo thành 64 bộ ba mã sao trên ARN thông tin nhưng chỉ có khoảng 40 loại ARN vận chuyển các axit amin đến ribôxôm để dịch mã. 

(2) Ở sinh vật nhân thực, với 4 loại nuclêôtit tạo thành 64 mã di truyền, trong đó có một mã mở đầu mã hóa cho axit amin Methiônin, một mã kết thúc và 62 mã di truyền mã hóa cho khoảng 20 loại axit amin. 

(3) Ở sinh vật nhân sơ, trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền, trình tự các nuclêôtit trên gen được chuyển thành trình tự các axit amin trên phân tử prôtêin một cách chính xác. 

(4) Ở sinh vật nhân thực, số lượng axit amin trong các phân tử prôtêin luôn ít hơn số bộ ba mã hóa trên gen cấu trúc đã tạo ra nó. 

(5) Quá trình nhân đôi luôn tạo ra các phân tử ADN mới có cấu trúc giống nhau và giống với phân tử ADN ban đầu.

Có bao nhiêu phát biểu ở trên là đúng?

A.  1
B.  3
C.  4
D.  2
Câu 34.  Dù được hình thành theo phương thức nào, loài mới

A.  cũng không xuất hiện với một quần thể duy nhất mà là một nòi địa lí, nòi sinh thái hay nòi sinh học tồn tại và phát triển như một mắt xích trong hệ sinh thái, đứng vững qua thời gian dưới tác dụng của CLTN.

B.  cũng không xuất hiện với một cá thể duy nhất mà là một nòi địa lí, nòi sinh thái hay nòi sinh học tồn tại và phát triển như một mắt xích trong hệ sinh thái, đứng vững qua thời gian dưới tác dụng của CLTN.

C.  cũng không xuất hiện với một cá thể duy nhất mà là một quần thể hay một nhóm quần thể tồn tại và phát triển như một mắt xích trong hệ sinh thái, đứng vững qua thời gian dưới tác dụng của CLTN.

D.  cũng không xuất hiện với một quần thể duy nhất mà là một nhóm quần thể tồn tại và phát triển như một mắt xích trong hệ sinh thái, đứng vững qua thời gian dưới tác dụng của CLTN.

Câu 35.  Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô  Sâu ăn lá ngô  Nhái  Rắn hổ mang  Diều hâu  Vi sinh vật phân giải. Bậc dinh dưỡng số 3 là
A.   Sâu ăn lá ngô.
B.  Nhái.     C.  Diều hâu.      D.  Rắn hổ mang.
Câu 36.  Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 275 x105 kcal; 
Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 28 x 105  kcal; Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 21 x 104 kcal; Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 165 x 102 kcal; Sinh vật tiêu thụ bậc 5: 1490 kcal. 

Tỉ lệ thất thoát năng lượng cao nhất trong quần xã là  

A.  giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 và cấp 1.      B.  giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và cấp 2.

C.  giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 và cấp 3.      D.  giữa bậc dinh dưỡng cấp 5 và cấp 4.

Câu 37.  Cho biết các thành tựu ứng dụng di truyền học vào chọn giống sau đây: 

(1) Tạo giống bông kháng sâu hại.     
(2) Sản xuất các loại thuốc trừ sâu hóa học diệt trừ sâu bọ gây hại.  
(3) Giống cà chua có gen sản sinh etilen bất hoạt.      
(4) Chuột nhắt mang gen tăng trưởng của chuột cống. 
(5) Tạo chủng nấm penixilium có hoạt tính penixilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu.             
(6) Tạo giống Dê sản xuất ra tơ nhện trong sữa.          
(7) Tạo giống cừu sản xuất sữa có prôtêin huyết tương người. 
Thành tựu nào là ứng dụng của công nghệ gen?

A.  1, 3, 4, 6, 7 
B.  1, 4, 5, 7      C.  1, 4, 5, 6, 7        D.  1, 2, 4, 5, 7 

Câu 38.  Các nhân tố tiến hoá nào sau đây có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể sinh vật?

A.  Giao phối không ngẫu nhiên và di - nhập gen.

B.  Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên.

C.  Đột biến và di - nhập gen.
D.  Đột biến và chọn lọc tự nhiên


Câu 39.  Vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới là gì?
A.  Cách li địa lí tạo ra những biến đổi trên kiểu hình sinh vật.
B.  Cách li địa lí quy định chiều hướng biến đổi thành phần kiểu gen của các quần thể.
C.  Cách li địa lí duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể do các nhân tố tiến hoá tạo ra.
D.  Cách li địa lí tạo ra các đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên.
Câu 40.  Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Người chồng tóc xoăn có bố, mẹ đều tóc xoăn và em gái tóc thẳng; người vợ tóc xoăn có bố tóc xoăn, mẹ và em trai tóc thẳng. Tính theo lí thuyết thì xác suất để cặp vợ chồng này sinh được một người con gái tóc xoăn là

A.  5/12.
B.  3/4.
C.  3/8.
D.  1/4.


Câu 41.  Điều khẳng định nào sau đây là sai?

A.  Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

B.  Chọn lọc chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen của quần thể nhanh hơn chọn lọc chống lại alen trội.

C.  Thực chất  của chọn lọc tự nhiên là quá trình phân hoá khả năng sống sót và sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

D.  Kết quả của chọn lọc tự nhiên dẫn đến hình thành các quần thể có nhiều cá thể mang các kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.
Câu 42.  Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng, các gen nằm trên NST thường. Cặp bố mẹ đem lai đều có kiểu gen AB/ab, hoán vị gen xảy ra ở 2 bên với tần số như nhau. Không xảy ra đột biến, kết quả nào dưới đây không phù hợp với tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa đỏ ở đời con? 

A.  54%.
B.  60,24%.          C.  66%.            D.  56,76%.

Câu 43.  Đơn vị cấu tạo cơ bản của NST ở sinh vật nhân thực là
A.  axit amin.         B.  nucleâoâtit.          C.  nucleâoâxoâm.     D.  bazô nitric.


Câu 44.  Một gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 5100 aêngstrong, trong gen này số nucleâoâtit loại A chiếm 20%. Số lượng từng loại nucleâoâtit (nu) trong gen là bao nhiêu?
A.  A = T = 300 (nu); G = X = 450 (nu)     B.  A = T = 450 (nu); G = X = 300 (nu)

C.  A = T = 600 (nu); G = X = 900 (nu)     D.  A = T = 900 (nu); G = X = 600 (nu)
Câu 45.  Cho các hiện tượng sau đây:  

(1) Loài cáo Bắc cực (Alopex lagopus) sống ở xứ lạnh vào mùa đông có lông màu trắng, còn mùa hè thì có lông màu vàng hoặc xám.  

(2) Lá của cây vạn niên thanh (Dieffenbachia maculata) thường có rất nhiều đốm hoặc vệt màu trắng xuất hiện trên mặt lá xanh.  

(3) Trong quần thể của loài bọ ngựa (Mantis reigiosa) có các cá thể có màu lục, nâu hoặc vàng, ngụy trang tốt trong lá cây, cành cây hoặc cỏ khô.  

(4) Màu hoa Cẩm tú cầu (Hydrangea macrophylla) thay đổi phụ thuộc vào độ pH của đất: Nếu pH < 7 thì hoa có màu lam, nếu pH = 7 hoa có màu trắng sữa, còn nếu pH > 7 thì hoa có màu hồng hoặc màu tím.  

(5) Bệnh phêninkêtô niệu ở người do rối loạn chuyển hóa axitamin phêninalanin. Nếu được phát hiện sớm và áp dụng chế độ ăn kiêng thì có thể hạn chế tác dụng của bệnh ở trẻ.  

Các hiện tượng được gọi là thường biến bao gồm: 

A.  1, 2, 3.
B.  1, 4.
C.  1, 3, 4.
D.  1, 4, 5.

Câu 46.  Ở ruồi giấm, alen A qui định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định mắt trắng, cặp alen này nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y. Kiểu gen của ruồi giấm đực mắt đỏ là
A.  XAY
B.  XAXA 
C.  XYA
D.  XAXa
Câu 47.  Cho sơ đồ phả hệ về một bệnh di truyền ở người do một đột biến gen lặn nằm trên NST thường quy định như sau: 
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Cặp vợ chồng ở thế hệ III hi vọng sinh con bình thường với xác suất là: 

A.  5/6
B.  1/6
C.  3/4
D.  1/8 

Câu 48.  Cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể diễn ra theo sơ đồ nào sau đây?

1. Số lượng cá thể của quần thể giảm về mức ổn định.

2. Điều kiện môi trường sống bất lợi, số lượng cá thể của quần thể giảm xuống. 

3. Điều kiện môi trường sống thuận lợi, số lượng cá thể của quần thể tăng lên cao. 

4. Quần thể tự điều chỉnh số lượng bằng cách tăng tỉ lệ tử, giảm tỉ lệ sinh vong.

5. Số lượng cá thể của quần thể tăng tới mức ổn định.

6. Quần thể tự điều chỉnh số lượng bằng cách tăng tỉ lệ sinh, giảm tỉ lệ tử vong.

Đáp án đúng là:

A.  2  4  1 hoặc 2  6  5.
B.  3  6  1 hoặc 2  4  5.


C.  3  4  1 hoặc 2  6  5.  
D.  2  6  1 hoặc 3  6  5.

Câu 49.  Quần thể nào sau đây có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng di truyền theo định luật Hacđi-Vanbec?
A.  0,64BB + 0,36bb = 1                     B.  0,38BB + 0,46Bb + 0,16bb = 1


C.  0,36BB + 0,48Bb + 0,16bb = 1     D.  0,25BB + 0,4Bb + 0,35bb = 1


Câu 50.  Khi thống kê tỉ lệ cá đánh bắt trong các mẻ lưới ở 3 vùng khác nhau (A, B, C), người ta thu được kết quả như sau: 

	Nhóm tuổi
	Trước sinh sản
	Đang sinh sản
	Sau sinh sản

	A
	78%
	20%
	2%

	B
	50%
	40%
	10%

	C
	10%
	20%
	70%


Kết luận nào sau đây là hợp lí được rút ra về hiện trạng khai thác cá ở 3 vùng trên?

A.  Vùng A: Chưa khai thác hết tiềm năng; vùng B: Khai thác hợp lý; vùng C: Khai thác quá mức. 

B.  Vùng A: Khai thác quá mức; vùng B: Chưa khai thác hết tiềm năng; vùng C: Khai thác hợp lý.  

C.  Vùng A: Khai thác quá mức; vùng B: Khai thác hợp lý; vùng C: Chưa khai thác hết tiềm năng.  

D.  Vùng A: Chưa khai thác hết tiềm năng; vùng B: Khai thác quá mức; vùng C: Khai thác hợp lý.  

-HẾT-

Đáp án
	1D
	2C
	3D
	4B
	5A
	6A
	7B
	8A
	9D
	10C

	11C
	12A
	13C
	14D
	15A
	16B
	17D
	18D
	19D
	20A

	21B
	22D
	23B
	24D
	25C
	26A
	27A
	28B
	29A
	30C

	31B
	32D
	33B
	34C
	35B
	36C
	37A
	38C
	39C
	40A

	41B
	42A
	43C
	44C
	45D
	46C
	47A
	48C
	49C
	50C
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